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TÓM TẮT Sáu loài rong thuộc hai ngành rong Chlorophyta và Rhodophyta đã được xác 

định là các loài mới bổ sung cho khu hệ rong biển Việt Nam. Đó là: 
Neomartensia flabelliformis (Harvey ex J. Agardh) Yoshida et Mikami, 
Gibsmithia hawaiinensis Doty, Dictyurus occidentalis J. Ag., Dasya 
crouaniana J. Ag., Caulerpa nummularia  Harv. ex J. Ag., Caulerpa 
urvilliana Montagne. Trong đó có ba chi lần đầu tiên được mô tả cho Rong 
biển Việt Nam là: Neomartensia Yoshida et Mikami 1996, Gibsmithia Doty 
1963, Dictyurus Bory 1834. 
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ABSTRACT This paper describes six species (belonging to Chlorophyta and Rhodophyta): 

Neomartensia flabelliformis (Harvey ex J. Agardh) Yoshida et Mikami, 
Gibsmithia hawaiinensis Doty, Dictyurus occidentalis J. Ag., Dasya 
crouaniana J. Ag., Caulerpa nummularia Harv. ex J. Ag., Caulerpa urvilliana 
Montagne. They are new records of the alga flora of Vietnam. Among them 3 
genera: Neomartensia Yoshida et Mikami 1996, Gibsmithia Doty 1963, 
Dictyurus Bory 1834 are first time reported in Vietnam. 

 
 
 
I. MỞ ĐẦU 

 
Nguồn lợi rong biển quần đảo 

Trường Sa đã được nhiều tác giả 
nghiên cứu và đã công bố được hơn 80 
loài. Trong bài viết này tác giả công bố 
6 loài bổ sung mới cho rong biển ở 
vùng biển quần đảo Trường Sa và cho 
khu hệ rong biển Việt Nam. 
 
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Tác giả đã phân tích hơn 540 tiêu 
bản rong biển khô cùng với mẫu rong 
tươi ngâm trong dung dịch formol, thu 
được ở đảo Trường Sa Lớn (8040’ Vĩ độ 
Bắc, 1120ù00’ Kinh độ Đông), Đá Tây 
(8054’ N, 112054’ E) thuộc quần đảo 
Trường Sa, thực hiện từ 25/5 - 
10/6/2000. Tất cả mẫu vật được lưu trữ 
tại phòng mẫu thuộc Phân Viện Khoa 
Học Vật Liệu Nha Trang.  
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III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
 
1- Neomartensia flabelliformis (Harvey 
ex J. Agardh) Yoshida et Mikami 
(Ceramiales - Rhodophyta) (Hình 1)    
Yoshida T., 1998: 987, fig. 3. 96J. 
Syn. Martensia flabelliformis Harvey 
ex J. Agardh, Chihara M. 1975: 157; 
Segawa S., 1958: 66, pl. 66, fig. 351. 
 

 
 

Hình 1: Neomartensia flabelliformis 
(Harvey ex J. Agardh) Yoshida et Mikami 

 
 Rong mọc thành bụi, màu nâu tía. 
Trục có hình trụ ở nửa gốc và gần trụ 
tròn ở nửa trên, đơn hoặc chia nhánh, 
đường kính 1-2mm, cao 0,5-2cm, mang 
một phiến hình quạt ở đỉnh. Phiến 
hình quạt rộng 3-5cm, gồm hai phần 
khác nhau: phần đáy trơn láng không 
có gân giữa, dày 250-300m gồm 10-12 
lớp tế bào hình chữ nhật xếp theo 
chiều dọc, phần ngọn gồm nhiều phiến 
nhỏ, xếp thẳng góc với mặt phẳng 
phiến đáy chỉ do một lớp tế bào và nối 
với nhau bằng các sợi đơn bào, tạo 
thành một mạng lưới. Mặt trên và mép 
ngoài của phần ngọn có gai nhọn. 

Rong mọc trên đá san hô chết ở 
vùng dưới triều, sâu 4-6m. 

Phân bố địa lý: Malaisia, Taiwan, 
Nam Thái Bình Dương, Nam Nhật 
Bản. 

Mẫu vật số: IMSN 20-021. 
 
2- Gibsmithia hawaiinensis Doty 
(Gigartinales - Rhodophyta) (Hình 2)                          
Doty M. S., 1963: 458-464, figs 1-17; 
Yoshida T., 1998: 670, figs. 3. 96J. 
 

 
 

Hình 2: Gibsmithia hawaiinensis Doty 
 
 Rong mọc đơn độc, bám vào giá 
thể bằng đĩa rộng 1,5-2cm. Thân chính 
cứng, dẹp hoặc hình trụ, rộng 0,4-1cm, 
nhỏ dần từ gốc đến ngọn, phân nhánh 
1-2 lần, có ngấn ở phần ngọn và mang 
4-6 nhánh chót ở mỗi đỉnh thân chính. 
Nhánh chót thường phân nhánh đôi, 
lớn dần lên đến đỉnh thành dạng chùy, 
cao 2-3cm, rộng đến 1cm ở đỉnh. Mặt 
cắt dọc các nhánh chót: lớp ngoài do 
những sợi đơn bào phân nhánh bên 
như đặc tính của chi Callithamnion, tế 
bào hình bầu dục, rộng 10-12 m, dài 
gấp 2-4 lần rộng. Nhu mô gồm những 
sợi phân nhánh đôi, tế bào rộng 15-20 
m, dài gấp 10-15 lần rộng. Túi bào tử 
hình thành ở đỉnh các sợi nhánh bên. 

Rong mọc trên các vách đứng, các 
rạn san hô chết ở vùng dưới triều. 

Phân bố địa lý: Đảo Hawai, Nhật 
Bản, Polynesia. 

Mẫu vật số: IMSN 20-175 
 
3- Dasya crouaniana J. Agardh 
(Ceramiales - Rhodophyta) (Hình 3) 



 117 

            
 

a                                                b 
Hình 3: Dasya crouaniana J. Agardh 

a: Dạng của tản; b: Chi tiết của một nhánh mang túi bào tử 
 
 
Taylor, 1960: 561, pl. 71, fig.1. 
Syn. D. dichoyomo-flabellata Maze and 
Schramm. 
 Rong màu đỏ tươi, mọc thành bụi 
cao 6-8cm. Thân hình trụ lưỡng phân  
không đều, có ngoại phần từ gốc đến 
ngọn, trụi ở gốc và ở phần ngọn mang 
nhánh chót thành vòng luân sinh 5-6 
và lưỡng phân nhiều lần (5-6 lần). 
Nhánh chót dài 200-250m, rộng 13-
18m ở gốc, nhỏ dần đến đỉnh làm 
thành đỉnh nhọn. Nhánh thụ riêng ở 
phần gốc, mang túi tứ bào tử ở gần gốc 
nhánh chót (ở lần phân nhánh thứ 
hai). Túi tứ bào tử hình mũi mác, rộng 
18-22 m, dài 55-80 m. 

Rong mọc ở các trong hốc đá 
phần trên vùng dưới triều. 

Phân bố địa lý: Florida, Bahamas, 
Guadeloupe. 

Mẫu vật số: IMSN 20-035. 
 
4- Dictyurus occidentalis J. Ag. 
(Ceramiales - Rhodophyta) (Hình 4) 

Taylor, 1960: 567, pl. 70, figs. 1, 2. 
Littler D. S. et al., 1989: 168. 
 
 

 
 

Hình 4: Dictyurus occidentalis J. Ag. 
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 Rong mọc thành bụi, cao 4-8cm, 
màu đỏ tía. Thân bò chia nhánh, có 
căn trạng, mang những thân đứng. 
Thân đứng hình trụ, phân nhánh thưa, 
hầu hết mỗi nhánh đều mang các 
nhánh gần chót theo dạng xoắn vòng 
theo 4 hướng. Các nhánh gần chót 
mang những nhánh chót mịn, dính 
nhau trên một mặt phẳng, hình thành 
một mạng lưới ô vuông, xoắn vòng theo 
trục nhánh, mềm mại, mảnh khảnh 

Rong mọc trong những hốc đá 
hoặc nơi được che bóng, sâu từ 3-7m. 

Phân bố địa lý: Florida, Mexico, 
Jamaica, đảo Virgin, Guadeloupe, 
Martinique, Barbados. 

Mẫu vật số: IMSN 20-035. 
 
5- Caulerpa nummularia Harvey ex J. 
Agardh (Caulerpales - Chlorophyta) 
(Hình 5)   
Chihara M., 1975: 42; Tseng C. K., 
1983: 282, pl. 140, fig. 1; Yoshida T., 
1998:100.    
Syn. C. peltata var nummularia W. v. 
Bosse 
 

 
 

Hình 5: Caulerpa nummularia  
Harvey ex J. Ag. 

 
 

 Rong màu xanh sáng. Thân bò 
phân nhánh, rộng 0,7mm, mặt bụng 
mang nhiều căn trạng chia nhánh kiểu 
lưỡng phân, mặt lưng mang những 
nhánh đứng dạng phiến. Nhánh đứng 
đơn hoặc chia nhánh, mang một hoặc 
nhiều phiến dạng đĩa. Phiến dạng đĩa 
rộng 2-3mm có bìa nguyên. Viền của 
một số phiến mang 1 hoặc 2 phiến phụ 
dạng đĩa và cũng từ phiến cấp hai này 
đôi khi cũng mang thêm một phiến kế 
tiếp nữa. 

Rong mọc trên san hô chết từ 
vùng triều giữa đến phần trên vùng 
dưới triều. 

Phân bố địa lý: Trung Quốc, Nhật 
Bản, Inñoneâxia, đảo Tonga, Tanzania, 
Polynesia. 

Mẫu vật số: IMSN 20-100. 
Chú ý: Loài này phân biệt với 

Caulerpa peltata do viền của phiến 
dạng đĩa có mang những đĩa phụ. 
 
6- Caulerpa urvilliana Montagne 
(Caulerpales - Chlorophyta) (Hình 6) 
Boergesen F., 1949: 13, Bind XXI, 
NR.5; Trono G. C., 1988: 41, fig. 23. 
 

Rong có kích thước lớn, do thân 
bò hình trụ dài 30-50cm hay hơn, 
đường kính 2-3mm, mang nhiều căn 
trạng và nhánh đứng màu lục tươi. 
Nhánh đứng cao 5-8cm, hình trụ, trụi ở 
gốc và chia nhánh lưỡng phân nhiều 
lần ở phần ngọn. Nhánh dinh dưỡng ở 
ngọn được phủ xung quanh bằng nhiều 
gai ngắn dạng núm vú, cao 0,5mm, sắp 
xếp không đều dọc theo trục nhánh. 

Rong mọc trên đáy cát hoặc đáy 
cát lẫn mảnh san hô chết ở vùng triều 
giữa đến triều thấp. 

Phân bố địa lý: Philippin, Ấn Độ, 
Thái Bình Dương. 

Mẫu vật số: IMSN 20-176. 
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Hình 6: Caulerpa urvilliana Montagne 
a: Dạng của tản; b: Phần đỉnh của nhánh 

đứng; c: Mặt cắt ngang phần đỉnh của 
nhánh đứng 
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